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TOM TAT

Nghién clru dworc tién hanh trén dat bac mau Bac Giang vu muia nam 2009 véi gidng lua Khang
Dan. Co ciu cay trong rudng thi nghiém la: lta xuan - lia mua - ngé dong (phu pham cay tréng la rom
ra lGa xuan 2009). Vui phu phdm cta cay tréng vu trwéc da cung cap cho dat mét lwong dinh dwdng
dang ké (dam 29,7 kg/ha; lan: 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magié 12,2 kg/ha). Vui phu
pham da lam ting ham lwong dinh dwdng dé tiéu NH,* NOs” P,0s, KO & cac thoi ky sinh trwéng cia
cay laa, so vé&i cong thirc khong vii phu pham.

T khéa: Laa, phu phdm néng nghiép, vii hivu co.

SUMMARY

The study was carried out on Acrisol in Bac Giang province in 2009 summer rice crop with
Khang dan variety. The crop rotation practice was Spring rice — Summer rice — Maize. The results
showed that the incorporation of crop residues/debris into soil supplied a remarkable amount of
nutrients (nitrogen: 29.7 kg/ha; phosphorus: 17.6 kg/ha; potassium: 75.9 kg/ha, calcium: 14,4 kg/ha,
magnesium : 12,2 kg /ha). In addition, it also resulted in an increase of available nutrients such as:
NH.", NO3', P,0s, K20 in growth stages of the rice plant in comparison with the control treatment.

Key words: Crop residues, incorporation, rice.

1. DAT VAN DE

Nhiéu két qud nghién ctu trong va
ngoai nudc da khang dinh vai tro cta phu
pham néng nghiép trong viéc ting ning suit
cdy tréng, cai thién ham lugng hitu co va d6
phi nhiéu dat, vi trong phu phdm chta mot
lugng dinh dudng dang ké. Nghién ctu vé
anh hudng cta phan hitu cd va phu phdm
néng nghiép dén niang suit cay tréng da
dugc tién hanh & nhiéu nudéc trén thé giéi,
v6i nhiéu dang phu phdm khac nhau va cac
phuong thtc st dung khac nhau. Theo
Dobermann va Fairhurst (2000), trong théin,
14 lda vao thoi ky lda chin chiém 40% téng
luong N, 80 - 85% téng luong K, 30 - 35%
tong lugng P va 40 - 50% tong lugng S ma

cay lda hit duge. Rom ra 14 ngudn hitu co
quan trong cung cip K, Si, Zn cho cay trong.
Anthony & cs. (2003) khi danh gi4 vé can
bing dinh dudng trong d4t lia do anh hudng
cua viéc st dung rom ra da cho biét, bén rom
ra vao dat lam ting ham lugng cac chit dinh
dudng, can bing cac bon (OC) 348 kg/ha lén
hon so véi khong bén goc ra 1a 322 kg/ha. D61
v6i dam, khi bén rom ra ciing lam ting ham
lugng dam trong dat, cAn bang dam la 60
kg/ha cao hon so véi khong bén 1a 51 kg/ha.
Déi v6i 1an va kali trong d4t da cho can bang
duong khi st dung nguén phé& phu phdm P
23,1 kg/ha va kali 11,7 kg/ha, trong khi dé
khéng bén phé phu phim thi cAn bing caa P
14 19,2 kg/ha va kali 1a -33,5 kg/ha. Két qua
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Vai trd cta vui hitu co d6i véi can bang
dinh dudng trong hé théng tham canh 4
vu/nam trén dat bac mau Bic Giang da cho
théy, viii 100% san pham phu cta ciy tréng
vu trude cho cdy trong vu sau da bu dip duge
lugng thiéu hut dang ké d6i véi tat ca cay
trong trong hé thong. Vui hitu cd c¢6 tac dung
lam diéu hoa NPK trong cdn bing dinh
dudng ctia hé théng cay tréong 4 vu/nim.
Ning suit ctua lda xudn, dau tuong heé, lua
mua, khoai tdy dong trong cac nam (2001-
20083) ¢ cac cong thiic vui phu phdm déu cho
ning suit cao hon so véi cac cong thiic khac.
Ni#ng suat lia xuan 6 cong thiic d6i chiing
(b6n nhu nong dan) dat 46,1 - 56 ta/ha, trong
khi d6 ning sudt & cac cobng thiic thuc
nghiém (viii 100% san pham phu) dat 52,9 -
61,4 ta/ha. Ning sudt dau tuong hé § cong
thiic bén nhu néng dan chi dat 13,3 - 14,5
ta/ha, trong khi d6 & céng thiic vii san pham
phu ning suat dat 16,6 - 18,9 ta/ha (Nguyén
Thi Hién va cs., 2005).

Do d6 thi hoa va dan s6 tang, chan nudi
hd gia dinh gidm, nén nhiéu noi nong dan
khéng da phan chudng bén cho ciy trong,
lam suy gidm d6 phi nhiéu dat. Thuc t& hién
nay, sau khi thu hoach lia, néng dan nhiéu
ndi thudng dét rom ra lam mat di mot lugng
kha chét hitu co ¢6 thé tra lai cho dit va giy
6 nhiém méi truong. Viéc nghién ciu su
dung phu phidm cay tréng vu trudc bén cho
vu sau nham gép phan dap ting yéu cau cip
thi€t ctia san xuidt ndéng nghiép vé lugng
phan hiiu c6 cung cdp cho cay trong, cai
thién dd phi nhiéu d4t, ting luong hiiu co
trong dat, st dung tiét kiém va hiéu qua
phan khoang, trong tinh hinh lugng phéan
chuéng va phan khoang san xut trong nuéc
khong dap ting du nhu cau.
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2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Vat liéu nghién ctru

Giong lia Khang Dan vu mua trong co
Ita mua - ngod
dong; phadn dam uré (46% N), phan supe
phot phat (16% P,0;), phan kali clorua (60%
K,0); phu phadm néng nghiép: rom ra.

cdu cay trong: Lda xuan -

Thi nghiém dong ruéng dugc thuc hién
lién tuc 3 niam trén dat bac mau (Haplic
Acrisols) thudc huyén Hiép Hoa, tinh Béc
ngo6
dong. Noi dung bai viét chi dé cap thi nghiém
nam thi hai trong vu mua 2009.

Giang, véi co cdu lda xudn - lda mua -

2.2. Phuong phap nghién ctu
2.2.1. Thi nghiém doéng ruéng

Thi nghiém 1. Nghién citu anh hudng cta
cac phuong phap vii phu phdm dén ning
sudt cay trong.

- Thi nghiém dugc bo tri theo khéi ngiu
nhién hoan chinh (Randomized complete
block design) nhéc lai 4 14n, dién tich caa 16
thi nghiém 14 60 m>.

- Cong thic thi nghiém gém 4 cong thiic:

NPK

NPK + Phu pham vii tuoi

NPK + PP vui tuci+ CPVS TH2
NPK + PP ta trén mit + CPVS TH2

Trong do:

PP- phu phdm néng nghiép (rom ra).
CPVS TH2- ché& phdm vi sinh vat phan
giai TH2 ctia Vién Thé nhutng Nong hoa.

Cac cong thtic dudc bo tri trén nén co
hiiu co va khong ¢6 hitu co.

Coéng thiic 4 ti trén mét chi ap dung d6i
v6i vu ngd, con do6i véi lda thi vAn vui nhu
cong thic 2.

- Chi tiéu theo ddi: Ntp, P,O; dé tiéu, K,O
dé tiéu trong dat & giai doan dé nhanh, lam
dong; ning suit thuc thu ting 6 thi nghiém.
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- Lugng phan bén va cach bon:
+ Phan chuéng: 8 tan/ha
+ Phan NPK: 90 kg N +60 kg P,O;+ 60
kg K,O/ha.
+ Rom ra quy khoé: 5 tdn/ha.
+ Cach bon:

Liéu lwong bon (%)

Thoi ky bon Phan  Phy

chudng phdm N P0s KO
Bon I6t 100 100 40 100 30
Bon thuc giai
doan dé nhanh 40 30
Bon th}JC glgl 20 40
doan lam dong

- Cach thu hoach:

Thu hoach ci 6 thi nghiém, can khéi
lugng hat tuoi sau d6 14y 3 mau, mdi mau 1 kg
dé tinh khoi lugng chét khé trung binh tit d6
tinh ra niang suit ctua toan 6 thi nghiém.
Thu va cdn lugng phu phdm néng nghiép
tuoi caa ting 6 sau d6 14y 3 mau, méi mau 1
kg dé tinh khéi lugng chat khé trung binh
dé tinh khéi lugng phu phidm néng nghiép
kho vui.

- Cach 14y mAu dé phan tich: Mau dat va
mau cay dudc 14y trén cdc nén phan bén
khac nhau 6 giai doan lda dé nhanh va lam
dong. Mau dat dugc 14y 6 tang dat tit 0 dén
20 cm, trong 1 6 14y mau 6 5 diém theo quy
tic 14y theo dudng chéo, mau dudc tron déu
va 1ay mau trung binh cta 6 dé (0,5 kg).Mau
cay dudc 1ay ti 5 khom 6 cac vi tri khac nhau
trong 1 6.

Thi nghiém 2. Nghién ctiu anh hudng
cta st dung phu phdm dén ning suét cay
tréong va kha niang gidm thiéu lugng phan
khoang.

- Thi nghiém dugc bd tri theo khéi ngau
nhién hoan chinh (Randomized complete
block design) nhéc lai 4 1an. Dién tich cta 1
6 thi nghiém = 60 m>.

- Cong thic thi nghiém gém 4 cong thiic:

NPK

NPK + PP vui tuci + CPVS TH2

NPK (giam 50% luong NPK c6 trong
phu phdm) + PP vui tuoi +
CPVS TH2

NPK (gidm 100% luong NPK c6
trong phu pham) + PP vui tuoi
+ CPVS TH2

Trong do:

PP- phu ph4m néng nghiép (rom ra).

CPVS TH2- ché& phédm vi sinh vat phan
giai TH2 cta Vién Thé nhudng Nong hoa.

Cac cong thtic dugdc bo tri trén nén co
htiu co va khong c6 hitu co.

- Chi tiéu theo do6i: Nang suit thuc thu
tling 6 thi nghiém, khoéi lugng rom ra.

- Lugng phan bén va cach bén: nhu 6 thi
nghiém 1.

- Cach thu hoach: nhu 6 thi nghiém 1.
2.2.2. Phuong phap phan tich

- Phan tich d4t: Ntp theo phuong phap
Tuirin va Cononova; P,0; dé& tiéu theo
phuong phap Olsen; K,O dé tiéu chiét bang
Acetatamon 1 M pH = 7, xac dinh K trong
dung dich bang quang ké ngon lia.

2.2.3. Phuong phdp xu ly sé6 liéu

S6 lieu dude xu ly bang chuong trinh
Excel va phin mém IRRISTAT 4.0.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN
3.1. Pac diém dat dai cta viung nghién
ctu va ham lugng dinh duéng trong
phu pham trudc khi vui
3.1.1. Pdc diém ddt dai viing nghién citu
Dat nghién citu ¢ thanh phan co gidi nhe,
cat chiém 75,34%. D4t hoi chua (pHgq = 5,0).
D4t nghéo cac chat dinh dudng: hiiu co, dam
tong s0, kali téng s6, kali d& tiéu, nhung d4t
lai giau ham lugng 1an dé tiéu va téng s6
(P,0, téng s6 0,11%, P,0, dé tiéu 45,93
mg/100 g dat). Dat c6 dung tich hap thu thap
va do x6p trung binh (55%) (Bang 1).
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Bang 1. Mot s6 dic tinh 1y, hoa hoc dat nghién citu

Chi tiéu Pon vi tinh Gia tri
oH 50
ocC % 0,96
N tdng s % 0,08
P,0s tdng s6 % 0,11
K,O tdng s6 % 0,05
P,0s dé tiéu mg/100 g 45,93
K,0 dé tiéu mg/100 g 2,41
Ca™" Cmol/kg 1,17
Mg"™ Cmol/kg 1,1
CEC Ldl/100 4,68
Dung trong glem?® 1,14
Ty trong glem?® 2,54
Do x6p % 55
. cat 75,34 75,34
Thsghgg;a” Limon 19,72 19,72
Sét 4,94 4,94

Bang 2. Ham lugng Ntp, P dé tiéu, K dé tiéu trong dat
trén nén khong c6 béon phan chudng

Ham lwong céac chét dinh dwéng (mg/100 g dat)

Cong thire Thoi gian theo doi
NH4* NOy P,0s dt K20 dt
1. NPK 1,07 2,875 12,32 6,12
2 .. Giai doan
2. NPK + Phu phdm vii @ nharh 1,79 3,385 19,87 8,85
3. NPK + Phy pham viii + CPVS 2,55 4,21 27,83 9,23
1. NPK 0,41 0,99 10,2 6,47
2. NPK + Phu pham vui Giai doan 0,70 1,72 17,89 8,34
lam dong
3. NPK + Phu pham vui + CPVS 0,97 2,25 27,82 9,98

3.1.2. Ham lugng dinh duong N, P, K, Ca, Mg,
trong phu phdm truée khi vai

Phéan tich ham lugng dinh dudng trong
phu phdm rom ra dung dé vui trong vu lua
mua (5,52 tdn/ha) cho th4y, viii phu pham
néng nghiép cua cay tréong vu trudc (lda
xuan) cho cay tréong vu sau (Ida mua) trong
c6 cdu lda xuln - lda mua - ngd déng trén
dat dat bac mau da cung cidp cho dat mot
lugng dinh dudng dang ké (dam 29,7
kg/ha; 1lan 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha;
canxi 14,4 kg/ha; magié 12,2 kg/ha). Nhu
vay tra lai phu phdm cay trong vu trude cho
dat tic la cung cdp mot luong dinh dudng
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dang ké cho cay tréng vu sau.

3.2. Anh huéng cta vii phu phim néng
nghiép dén ham lugng Ntp, P dé tiéu,
K dé tiéu trong dat & cac giai doan
Ita dé nhanh, lam dong
Vui phu phdm da lam tang ham lugng
dinh dudng d& tiéu NH,* NO, P,0,, K,0
cac thoi ky sinh trudng cta cay lda, so véi
cong thic khong viii phu phadm (Bang 2 va 3).
Nhu vay, trong nhiing thoi ky quan
trong phat trién cdy trong, khi vui phu phdm
da cung cap cho cay trong lugng dinh dudng
dé tiéu tuong d6i nhiéu so véi khong vui.
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Bang 3. Ham lugng Ntp, P dé tiéu, K dé tiéu trong dat trén nén c6 bén phan

chuong
Ham lwong céac chét dinh dwéng
Cong thuc Thoi gian v (mg/100 g dat)
NH," NO; P,0s dt K,O dt

1. NPK 2,53 2,49 18,25 9,89
2. NPK + Phy pham vai Giai doan 4,55 4,42 25,32 12,45

dé nhanh
3. NPK + Phy pham viii + CPVS 5,95 5,43 36,83 13,88
1. NPK 2,06 1,34 18,2 8,98
2. NPK + Phu pham vii Giai doan 3,52 2,25 25,89 13,35

lamgong T
3. NPK + Phy pham vii + CPVS 4,56 3,43 37,31 13,86

Bang 4. Anh huéng ca st dung phu phim néng nghiép dén ning suit lia miaa
trén diat bac mau Bac Giang vu miia nam 2009

Tang néng suét véi cong thire 1

Céng thire Na(‘tgghzl;at o "
a. Trén nén khéng c6 phan chuéng
1. NPK 46,45
2. NPK + phu pham vui 54,32 7,87 16,95
3. NPK + phu pham viii + CPVS 60,06 13,61 29,29
4. NPK + phu phdm + CPVS (t trén mét dat vao vu ngo) 59,90 13,45 28,95
CV% =7,24; LSD (5= 6,48
b. Trén nén c6 phan chudng
1. NPK 47,50
2. NPK + phu pham vui 55,26 7,76 16,34
3. NPK + phu ph&m vui + CPVS 62,18 14,68 30,90
4. NPK + phu ph&m + CPVS (td trén mat dAt vao vu ngo) 60,07 12,57 26,46

CV%=7,16; LSD 0,05 = 6,44

* Ghi chii: CPVS la ché pham vi sinh TH2

3.3. Anh huéng cua phuong phap sU
dung phu phdm néng nghiép dén
nang suat lia mua nam 2009 trén
dat bac mau Bic Giang
Trén dat nghién ctu, cad hai nén c6 phan

htu ¢ va khong ¢6 phan htu co, vui phu

phadm c6 ch& phdm vi sinh vat TH cho ning
suat lia va ngd ting 13,6 - 14,4 ta/ha (29,29 -
30,90%) c¢6 ¥ nghia so v6i cong thiic khong vui
phu phdm va cao hon 5,7 - 6,9 ta/ha (10,6 -
12,5%) so véi cong thiic vii phu phdm nhung
khéng c6 ché phdm vi sinh. Céng thic rai
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phu phdm trén mit dit vao vu ngd va vui
phu phdm c6 ch& phdm vi sinh cho ning

sudt tuong duong nhau (Bang 4).

Bang 5. Anh huéng ca st dung phu phim néng nghiép dén ning suit va kha niang
giam thiéu lugng phan khoang lia mua nam 2009 trén dat bac mau Bic Giang

Tang nang suat véi cong thirc 1

Codng thirc Ne(ltr;?hsal;at
j ta/ha %
a. Trén nén khéng c6 phan chuéng
1. NPK 45,10
2. NPK + phuy phdm vui twoi + CPVS 59,26 14,17 30,50
3. NPK (giam 50% lwgng NPK c6 trong phu phdm ) + phu
ph&m vui twoi + CPVS 54,33 9.24 19,88
4. NPK (gidm 100% lwgng NPK c6 trong phu pham ) +
phu phdm vui twoi + CPVS 50,97 5,88 12,65
CV%=6,68; LSD ¢5= 5,59
b. Trén nén cé phan chudng
1. NPK 47,38
2. NPK + phy phdm vui twoi + CPVS TH2 61,96 14,46 30,44
3. NPK (giam 50% lwong NPK cé trong phu phdm) +
phu pham vui twoi + CPVS TH2 55,51 8,01 16,87
Iy 0, . 2
4. NPK (giam 100% Ivong NPK coé trong phu pham ) + 51,44 3,94 8,30

phu pham vui twoi + CPVS TH2

CV%=6,67; LSD 05 = 5,77

3.4. Anh huéng cta st dung phu pham
néng nghiép dén kha nang giam
lugng phin khoang va thay thé
phan chuéng bén cho cay trong
Vui phu phdm c6 ché phidm vi sinh TH,

trén ca nén c6 bén phan chuéng hay khong

bén phan chudng, néu gidm lugng NPK can
bén cho cay trong bang 50% lugng NPK c6
chtta trong phu phdm, van cho ning suat lia
mua ndm 2009 cao hon ¢6 § nghia so vội
cong thtc khong bén phu phdm. Néu giam

lugng NPK can bén cho cay trong bang 100%

lugng NPK c6 chita trong phu phdm van cho

nang sudt bang hoic tuong duong véi cong
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thiic khéng bén phu pham (Bang 5). Nhu vay
khi st dung phu phdm da tiét kiém dugc
lugng phan bén tuong déi 16n va van gii
dudge nang sudt cdy tréng 6n dinh.

4. KET LUAN

Trén dat bac mau huyén Hiép Hoa, Béc
Giang, vui rom ra lda xudn bén cho lda mua
trong cd cau lda xudn - lda mua - ngd dong
da cung cap cho dat mot lugng dinh dudng
dang ké (dam 29,7 kg/ha; 1an 17,6 kg/ha; kali
75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magié 12,2 kg
/ha), da lam tang ham lugng dinh dudng dé



St dung phu phdm cay tréng vu trwéc bon cho cay tréng vu sau trén dat bac mau Bac Giang

tiéu NH," NOy P,0;, K,0 & cac thdi ky sinh
trudng cua cdy lia, so v6i cong thiic khong
vii phu phém, trong ca 2 diéu kién cé hoac
khéng c6 bén 16t phan chudng.

Vi phu phdm c6 ché phdm vi sinh vat
TH2 cho ning suit lia ting 13,6 - 14,4 ta/ha
(29,29 - 30,90%) c6 y nghia so véi cong thiic
khong vii phu phdm va cao hon 5,7 - 6,9
ta/ha (10,6 - 12,5%) so v6i cong thiic vl phu
phdm nhung khéng c6 ché phdm vi sinh.
Cong thtc rai phu phdm trén mat dat vao vu
ngd va vii phu phdm cé ché phdm vi sinh
vat cho ning suat tuong ducng nhau.

Vi phu phdm c6 ché& phadm vi sinh TH2,
giam lugng NPK can bon cho cdy trong bing
100% lugng NPK c6 chtia trong phu phdm
van cho nang sudt bing hoic tuong ducng
v6i cong thttc khong bén phu pham. Nhu vay
khi st dung phu pham da tiét kiém duge mét
lugng phan bén tuong d6i 1én va van gii
dude nang sudt cdy tréng 6n dinh.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành trên đất bạc màu Bắc Giang vụ mùa năm 2009 với giống lúa Khang Dân. Cơ cấu cây trồng ruộng thí nghiệm là: lúa xuân - lúa mùa - ngô đông (phụ phẩm cây trồng là rơm rạ lúa xuân 2009). Vùi  phụ phẩm của cây trồng vụ trước đã cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể (đạm 29,7 kg/ha; lân: 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magiê 12,2 kg/ha). Vùi phụ phẩm đã làm tăng hàm lượng dinh dưỡng dễ tiêu NH4+ , NO3-, P2O5, K2O ở các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa, so với công thức không vùi phụ phẩm. 

Từ khóa: Lúa, phụ phẩm nông nghiệp, vùi hữu cơ.

SUMMARY


The study was carried out on Acrisol in Bac Giang province in 2009 summer rice crop with Khang dan variety. The crop rotation practice was Spring rice – Summer rice – Maize. The results showed that the incorporation of crop residues/debris into soil supplied a remarkable amount of  nutrients (nitrogen:  29.7 kg/ha; phosphorus: 17.6 kg/ha; potassium: 75.9 kg/ha, calcium: 14,4 kg/ha, magnesium : 12,2 kg /ha). In addition, it also resulted in an increase of available nutrients such as: NH4+, NO3-, P2O5, K2O in growth stages of the rice plant in comparison with the control treatment. 


Key words: Crop residues, incorporation, rice.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Nhiều kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã khẳng định vai trò của phụ phẩm nông nghiệp trong việc tăng năng suất cây trồng, cải thiện hàm lượng hữu cơ và độ phì nhiêu đất, vì trong phụ phẩm chứa một lượng dinh dưỡng đáng kể. Nghiên cứu về ảnh hưởng của phân hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp đến năng suất cây trồng đã được tiến hành ở nhiều nước trên thế giới, với nhiều dạng phụ phẩm khác nhau và các phương thức sử dụng khác nhau. Theo Dobermann và Fairhurst (2000), trong thân, lá lúa vào thời kỳ lúa chín chiếm 40% tổng lượng N, 80 - 85% tổng lượng K, 30 - 35% tổng lượng P và 40 - 50% tổng lượng S mà cây lúa hút được. Rơm rạ là nguồn hữu cơ quan trọng cung cấp K, Si, Zn cho cây trồng.


Anthony & cs. (2003) khi đánh giá về cân bằng dinh dưỡng trong đất lúa do ảnh hưởng của việc sử dụng rơm rạ đã cho biết, bón rơm rạ vào đất làm tăng hàm lượng các chất dinh dưỡng, cân bằng các bon (OC) 348 kg/ha lớn hơn so với không bón gốc rạ là 322 kg/ha. Đối với đạm, khi bón rơm rạ cũng làm tăng hàm lượng đạm trong đất, cân bằng đạm là 60 kg/ha cao hơn so với không bón là 51 kg/ha. Đối với lân và kali trong đất đã cho cân bằng dương khi sử dụng nguồn phế phụ phẩm P 23,1 kg/ha và kali 11,7 kg/ha, trong khi đó không bón phế phụ phẩm thì cân bằng của P là 19,2 kg/ha và kali là -33,5 kg/ha. Kết quả cũng tương tự khi thí nghiệm được tiến hành tại úc khi bón phế phụ phẩm lúa mỳ đã làm cho cân bằng lân trong đất 20 kg/ha cao hơn so với không bón là 18 kg/ha và cân bằng kali 40 kg/ha, trong khi đó ở công thức không bón phế phụ phẩm có cân bằng kali âm (-168 kg/ha). 

Vai trò của vùi hữu cơ đối với cân bằng dinh dưỡng trong hệ thống thâm canh 4 vụ/năm trên đất bạc màu Bắc Giang đã cho thấy, vùi 100% sản phẩm phụ của cây trồng vụ trước cho cây trồng vụ sau đã bù đắp được lượng thiếu hụt đáng kể đối với tất cả cây trồng trong hệ thống. Vùi hữu cơ có tác dụng làm điều hoà NPK trong cân bằng dinh dưỡng của hệ thống cây trồng 4 vụ/năm. Năng suất của lúa xuân, đậu tương hè, lúa mùa, khoai tây đông trong các năm (2001-2003) ở các công thức vùi phụ phẩm đều cho năng suất cao hơn so với các công thức khác. Năng suất lúa xuân ở công thức đối chứng (bón như nông dân) đạt 46,1 - 56 tạ/ha, trong khi đó năng suất ở các công thức thực nghiệm (vùi 100% sản phẩm phụ) đạt 52,9 -61,4 tạ/ha. Năng suất đậu tương hè ở công thức bón như nông dân chỉ đạt 13,3 - 14,5 tạ/ha, trong khi đó ở công thức vùi sản phẩm phụ năng suất đạt 16,6 - 18,9 tạ/ha (Nguyễn Thị Hiền và cs., 2005).


Do đô thị hoá và dân số tăng, chăn nuôi hộ gia đình giảm, nên nhiều nơi nông dân không đủ phân chuồng bón cho cây trồng, làm suy giảm độ phì nhiêu đất. Thực tế hiện nay, sau khi thu hoạch lúa, nông dân nhiều nơi thường đốt rơm rạ làm mất đi một lượng khá chất hữu cơ có thể trả lại cho đất và gây ô nhiễm môi trường. Việc nghiên cứu sử dụng phụ phẩm cây trồng vụ trước bón cho vụ sau nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sản xuất nông nghiệp về lượng phân hữu cơ  cung cấp cho cây trồng, cải thiện độ phì nhiêu đất, tăng lượng hữu cơ trong đất, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả phân khoáng, trong tình hình lượng phân chuồng và phân khoáng sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu. 


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


Giống lúa Khang Dân vụ mùa trong cơ cấu cây trồng: Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông; phân đạm urê (46% N), phân supe phốt phát (16% P2O5), phân kali clorua (60% K2O); phụ phẩm nông nghiệp: rơm rạ.


Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện liên tục 3 năm trên đất bạc màu (Haplic Acrisols) thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, với cơ cấu lúa xuân - lúa mùa - ngô đông. Nội dung bài viết chỉ đề cập thí nghiệm năm thứ hai trong vụ mùa 2009.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


2.2.1. Thí nghiệm đồng ruộng


Thí nghiệm 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp vùi phụ phẩm đến năng suất cây trồng.


- Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randomized complete block design) nhắc lại 4 lần, diện tích của 1 « thí nghiệm là 60 m2.


- Công thức thí nghiệm gồm 4 công thức:



NPK



NPK + Phụ phẩm vùi tươi



NPK + PP vùi tươi+ CPVS TH2



NPK + PP tủ trên mặt + CPVS TH2


Trong đó: 


   PP- phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ).


   CPVS TH2- chế phẩm vi sinh vật phân
           giải TH2 của Viện Thổ nhưỡng Nông hoá.


Các công thức được bố trí trên nền có hữu cơ và không có hữu cơ.


Công thức 4 tủ trên mặt chỉ áp dụng đối với vụ ngô, còn đối với lúa thì vẫn vùi như công thức 2. 


- Chỉ tiêu theo dõi: Ntp, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu trong đất  ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng; năng suất thực thu từng ô thí nghiệm.

- Lượng phân bón và cách bón:


  + Phân chuồng: 8 tấn/ha 


  + Phân NPK: 90 kg N +60 kg P2O5 + 60
                                                        kg K2O/ha.


  + Rơm rạ quy khô: 5 tấn/ha.


  + Cách bón:


		Thời kỳ bón

		Liều lượng bón (%)



		

		Phân chuồng

		Phụ phẩm

		N

		P2O5

		K2O



		Bón lót

		100

		100

		40

		100

		30



		Bón thúc giai đoạn đẻ nhánh

		

		

		40

		

		30



		Bón thúc giai  đoạn làm đòng

		

		

		20

		

		40



		

		

		

		

		

		





- Cách thu hoạch:


Thu hoạch cả ô thí nghiệm, cân khối lượng hạt tươi sau đó lấy 3 mẫu, mỗi mẫu 1 kg để tính khối lượng chất khô trung bình từ đó tính ra năng suất của toàn ô thí nghiệm. Thu và cân lượng phụ phẩm nông nghiệp tươi của từng ô sau đó lấy 3 mẫu, mỗi mẫu 1 kg để tính khối lượng chất khô  trung bình để tính khối lượng phụ phẩm nông nghiệp khô vùi.


- Cách lấy mẫu để phân tích: Mẫu đất và mẫu cây được lấy trên các nền phân bón khác nhau ở giai đoạn lúa đẻ nhánh và làm đòng. Mẫu đất được lấy ở tầng đất từ 0 đến 20 cm, trong 1 « lấy mẫu ở 5 điểm theo quy tắc lấy theo đường chéo, mẫu được trộn đều và lấy mẫu trung bình của ô đó (0,5 kg).Mẫu cây được lấy từ 5 khóm ở các vị trí khác nhau trong 1 «.


Thí nghiệm 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm đến năng suất cây trồng và khả năng giảm thiểu lượng phân khoáng.


- Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randomized complete block design) nhắc lại 4 lần. Diện tích của 1 « thí nghiệm = 60 m2.


- Công thức thí nghiệm gồm 4 công thức:



NPK



NPK + PP vùi tươi + CPVS TH2



NPK (giảm 50% lượng NPK có trong
                       phụ phẩm) + PP vùi tươi +
                       CPVS TH2



NPK (giảm 100% lượng NPK có
                        trong phụ phẩm) + PP vùi tươi
                        + CPVS TH2 


Trong đó:


PP- phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ).


CPVS TH2- chế phẩm vi sinh vật phân giải TH2 của Viện Thổ nhưỡng Nông hoá.


Các công thức được bố trí trên nền có hữu cơ và không có hữu cơ.


- Chỉ tiêu theo dõi: Năng suất thực thu từng ô thí nghiệm, khối lượng rơm rạ. 


- Lượng phân bón và cách bón: như ở thí nghiệm 1.


- Cách thu hoạch: như ở thí nghiệm 1.


2.2.2. Phương pháp phân tích 

- Phân tích đất: Ntp theo phương pháp Tuirin và Cononova; P2O5 dễ tiêu theo phương pháp Olsen; K2O dễ tiêu chiết bằng Acetatamon 1 M pH = 7, xác định K trong dung dịch bằng quang kế ngọn lửa.

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng chương trình Excel và phần mềm IRRISTAT 4.0.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
    LUẬN


3.1. Đặc điểm đất đai của vùng nghiên
        cứu và hàm lượng dinh dưỡng trong 
        phụ phẩm trước khi vùi


3.1.1. Đặc điểm đất đai vùng nghiên cứu

Đất nghiên cứu có thành phần cơ giới nhẹ, cát chiếm 75,34%. Đất hơi chua (pHKCl = 5,0). Đất nghèo các chất dinh dưỡng: hữu cơ, đạm tổng số, kali tổng số, kali dễ tiêu, nhưng đất lại giàu hàm lượng lân dễ tiêu và tổng số (P2O5 tổng số 0,11%, P2O5 dễ tiêu 45,93 mg/100 g đất). Đất có dung tích hấp thu thấp và độ xốp trung bình (55%) (Bảng 1).

		Bảng 1. Một số đặc tính lý, hoá học đất nghiên cứu


Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Giá trị



		pH

		

		5,0



		OC

		%

		0,96



		N tổng số

		%

		0,08



		P2O5 tổng số

		%

		0,11



		K2O tổng số

		%

		0,05



		P2O5 dễ tiêu

		mg/100 g

		45,93



		K2O dễ tiêu

		mg/100 g

		2,41



		Ca++

		Cmol/kg

		1,17



		Mg++

		Cmol/kg

		1,1



		CEC

		Lđl/100

		4,68



		Dung trọng

		g/cm3

		1,14



		Tỷ trọng

		g/cm3

		2,54



		Độ xốp

		%

		55



		Thành phần
cơ giới

		Cát

		75,34

		75,34



		

		Limon

		19,72

		19,72



		

		Sét

		4,94

		4,94





Bảng 2. Hàm lượng Ntp, P dễ tiêu, K dễ tiêu trong đất
trên nền không có bón phân chuồng

		Công thức

		Thời gian theo dõi

		Hàm lượng các chất dinh dưỡng (mg/100 g đất)



		

		

		NH4+

		NO3-

		P2O5 dt

		K2O dt



		1. NPK

		Giai đoạn
đẻ nhánh

		1,07

		2,875

		12,32

		6,12



		2. NPK + Phụ phẩm vùi

		

		1,79

		3,385

		19,87

		8,85



		3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS

		

		2,55

		4,21

		27,83

		9,23



		1. NPK

		Giai đoạn
làm đòng

		0,41

		0,99

		10,2

		6,47



		2. NPK + Phụ phẩm vùi

		

		0,70

		1,72

		17,89

		8,34



		3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS

		

		0,97

		2,25

		27,82

		9,98





3.1.2. Hàm lượng dinh dưỡng N, P, K, Ca, Mg, 
           trong phụ phẩm trước khi vùi

Phân tích hàm lượng dinh dưỡng trong phụ phẩm rơm rạ dùng để vùi trong vụ lúa mùa (5,52 tấn/ha) cho thấy, vùi phụ phẩm nông nghiệp của cây trồng vụ trước (lúa xuân) cho cây trồng vụ sau (lúa mùa) trong cơ cấu lúa xuân - lúa mùa - ngô đông trên đất đất bạc màu đã cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể (đạm 29,7 kg/ha; lân 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magiê 12,2 kg/ha). Như vậy trả lại phụ phẩm cây trồng vụ trước cho đất  tức là cung cấp một lượng dinh dưỡng 

đáng kể cho cây trồng vụ sau.

3.2. ảnh hưởng của vùi phụ phẩm nông
nghiệp đến hàm lượng Ntp, P dễ tiêu, K dễ tiêu trong đất ở các giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đòng


Vùi phụ phẩm đã làm tăng hàm lượng dinh dưỡng dễ tiêu NH4+ , NO3-, P2O5, K2O ở các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa, so với công thức không vùi phụ phẩm (Bảng 2 và 3).


Như vậy, trong những thời kỳ quan trọng phát triển cây trồng, khi vùi phụ phẩm đã cung cấp cho cây trồng lượng dinh dưỡng dễ tiêu tương đối nhiều so với không vùi.

		Bảng 3. Hàm lượng Ntp, P dễ tiêu, K dễ tiêu trong đất trên nền có bón phân chuồng


Công thức

		Thời gian vùi

		Hàm lượng các chất dinh dưỡng
(mg/100 g đất)



		

		

		NH4+

		NO3-

		P2O5 dt

		K2O dt



		1. NPK

		Giai đoạn
đẻ nhánh

		2,53

		2,49

		18,25

		9,89



		2. NPK + Phụ phẩm vùi

		

		4,55

		4,42

		25,32

		12,45



		3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS

		

		5,95

		5,43

		36,83

		13,88



		1. NPK

		Giai đoạn
làm đòng

		2,06

		1,34

		18,2

		8,98



		2. NPK + Phụ phẩm vùi

		

		3,52

		2,25

		25,89

		13,35



		3. NPK + Phụ phẩm vùi + CPVS

		

		4,56

		3,43

		37,31

		13,86





Bảng 4. ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến năng suất lúa mùa trên đất bạc màu Bắc Giang vụ mùa năm 2009


		Công thức

		Năng suất
(tạ/ha)

		Tăng năng suất với công thức 1



		

		

		tạ/ha

		%



		a. Trên nền không có phân chuồng



		1. NPK

		46,45

		

		



		2. NPK + phụ phẩm vùi

		54,32

		7,87

		16,95



		3. NPK + phụ phẩm vùi + CPVS 

		60,06

		13,61

		29,29



		4. NPK + phụ phẩm + CPVS (tủ trên mặt đất vào vụ ngô)

		59,90

		13,45

		28,95



		CV% = 7,24; LSD 0,05 = 6,48

		

		



		b. Trên nền có phân chuồng



		1. NPK

		47,50

		

		



		2. NPK + phụ phẩm vùi

		55,26

		7,76

		16,34



		3. NPK + phụ phẩm vùi + CPVS  

		62,18

		14,68

		30,90



		4. NPK + phụ phẩm + CPVS (tủ trên mặt đất vào vụ ngô)

		60,07

		12,57

		26,46



		CV%= 7,16; LSD 0,05 = 6,44

		

		





* Ghi chú: CPVS là chế phẩm vi sinh TH2


3.3. ảnh hưởng của phương pháp sử
        dụng phụ phẩm nông nghiệp đến
        năng suất lúa mùa năm 2009 trên
        đất bạc màu Bắc Giang


Trên đất nghiên cứu, cả hai nền có phân hữu cơ và không có phân hữu cơ, vùi phụ phẩm có chế phẩm vi sinh vật TH cho năng suất lúa và ngô tăng 13,6 - 14,4 tạ/ha (29,29 -


30,90%) có ý nghĩa so với công thức không vùi phụ phẩm và cao hơn 5,7 - 6,9 tạ/ha (10,6 - 12,5%) so với công thức vùi phụ phẩm nhưng không có chế phẩm vi sinh. Công thức rải phụ phẩm trên mặt đất vào vụ ngô và vùi phụ phẩm có chế phẩm vi sinh cho năng suất tương đương nhau (Bảng 4).

Bảng 5. ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến năng suất và khả năng giảm thiểu lượng phân khoáng lúa mùa năm 2009 trên đất bạc màu Bắc Giang  


		Công thức

		Năng suất
(tạ/ha)

		Tăng năng suất với công thức 1



		

		

		tạ/ha

		%



		a. Trên nền không có phân chuồng



		1. NPK

		45,10

		

		



		2. NPK + phụ phẩm vùi tươi + CPVS 

		59,26

		14,17

		30,50



		3. NPK (giảm 50% lượng NPK có trong phụ phẩm ) + phụ
         phẩm vùi tươi + CPVS 

		54,33

		9,24

		19,88



		4. NPK (giảm 100% lượng NPK có trong phụ phẩm ) + 
         phụ phẩm vùi tươi + CPVS 

		50,97

		5,88

		12,65



		CV%= 6,68; LSD 0,05 = 5,59

		

		



		b. Trên nền có phân chuồng



		1. NPK

		47,38

		

		



		2. NPK + phụ phẩm vùi tươi + CPVS TH2

		61,96

		14,46

		30,44



		3. NPK (giảm 50% lượng NPK có trong phụ phẩm) +
         phụ phẩm vùi tươi + CPVS TH2

		55,51

		8,01

		16,87



		4. NPK (giảm 100% lượng NPK có trong phụ phẩm ) +
         phụ phẩm vùi tươi + CPVS TH2

		51,44

		3,94

		8,30



		CV%= 6,67; LSD 0,05 = 5,77

		

		





3.4. ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm
       nông nghiệp đến khả năng giảm
       lượng phân khoáng và thay thế 
       phân chuồng bón cho cây trồng


Vùi phụ phẩm có chế phẩm vi sinh TH, trên cả nền có bón phân chuồng hay không bón phân chuồng, nếu giảm lượng NPK cần bón cho cây trồng bằng 50% lượng NPK có chứa trong phụ phẩm, vẫn cho năng suất lúa mùa năm 2009 cao hơn có ý nghĩa so với công thức không bón phụ phẩm. Nếu giảm lượng NPK cần bón cho cây trồng bằng 100% lượng NPK có chứa trong phụ phẩm vẫn cho năng suất bằng hoặc tương đương với công thức không bón phụ phẩm (Bảng 5). Như vậy khi sử dụng phụ phẩm đã tiết kiệm được lượng phân bón tương đối lớn và vẫn giữ được năng suất cây trồng ổn định. 


4. KẾT LUẬN


Trên đất bạc màu huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, vùi rơm rạ lúa xuân bón cho lúa mùa trong cơ cấu lúa xuân - lúa mùa - ngô đông  đã cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể (đạm 29,7 kg/ha; lân 17,6 kg/ha; kali 75,9 kg/ha; canxi 14,4 kg/ha; magiê 12,2 kg /ha), đã làm tăng hàm lượng dinh dưỡng  dễ tiêu NH4+ , NO3-, P2O5, K2O ở các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa, so với công thức không vùi phụ phẩm, trong cả 2 điều kiện có hoặc không có bón lót phân chuồng. 

Vùi phụ phẩm có chế phẩm vi sinh vật TH2 cho năng suất lúa tăng 13,6 - 14,4 tạ/ha (29,29 - 30,90%) có ý nghĩa so với công thức không vùi phụ phẩm và cao hơn 5,7 - 6,9 tạ/ha (10,6 - 12,5%) so với công thức vùi phụ phẩm nhưng không có chế phẩm vi sinh. Công thức rải phụ phẩm trên mặt đất vào vụ ngô và vùi phụ phẩm có chế phẩm vi sinh vật cho năng suất tương đương nhau.


Vùi phụ phẩm có chế phẩm vi sinh TH2, giảm lượng NPK cần bón cho cây trồng bằng 100% lượng NPK có chứa trong phụ phẩm vẫn cho năng suất bằng hoặc tương đương với công thức không bón phụ phẩm. Như vậy khi sử dụng phụ phẩm đã tiết kiệm được một lượng phân bón tương đối lớn và vẫn giữ được năng suất cây trồng ổn định. 
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